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1. đặt vấn đề
Các vấn đề môi trường của doanh nghiệp là

một trong những trọng tâm chính trong việc thực
hiện chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam.
Các công ty logistics tại khu vực Thành phố Hồ
Chí Minh có tiềm năng phát triển mạnh mẽ và
đóng góp nhiều cho nền kinh tế Việt Nam. Tuy
nhiên, hoạt động của các doanh nghiệp này có tác
động tiêu cực đến môi trường vì hầu hết các công
ty này chưa đưa việc áp dụng các hoạt động bền
vững vào quy trình, chiến lược hoặc tầm nhìn dài
hạn. Trong bối cảnh phải đối mặt với những thách
thức môi trường toàn cầu và nhu cầu số hóa, các
doanh nghiệp này cần thích ứng với cách tiếp cận
bền vững và sáng tạo hơn. Áp lực của các bên liên

quan, bắt nguồn từ chính phủ, người tiêu dùng
hoặc cộng đồng rộng lớn hơn, là động lực quan
trọng khiến họ phải chuyển sang các hoạt động
thân thiện với môi trường hơn.

Nghiên cứu trước cho thấy những áp lực trên
là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng
đổi mới xanh để tăng khả năng cạnh tranh và tính
bền vững cho hoạt động kinh doanh (Singh và
cộng sự, 2022). Hơn nữa, năng lực đổi mới xanh
đề cập đến khả năng thích ứng với những thay đổi
của môi trường thông qua quá trình học hỏi và
phát triển các chiến lược xanh thích ứng (Hanelt
và cộng sự, 2021). Khả năng này giúp các doanh
nghiệp ứng phó với áp lực từ các bên liên quan
khác nhau và đổi mới các hoạt động thân thiện
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với môi trường (Singh và cộng sự, 2022). Trong

kỷ nguyên số, chuyển đổi số cũng là yếu tố then

chốt dẫn đến sự thành công của doanh nghiệp

(Harebasur, 2023). Số hóa cho phép các doanh

nghiệp tăng hiệu quả hoạt động, mở rộng phạm

vi tiếp cận thị trường và tăng cường các quy trình

đổi mới, bao gồm cả đổi mới xanh. Với sự chuyển

đổi kỹ thuật số phù hợp, các doanh nghiệp có thể

phản ứng nhanh hơn với những thay đổi của thị

trường và nhu cầu từ các bên liên quan (Verhoef

et al., 2021). Mặc dù các nghiên cứu đã khám phá

ảnh hưởng của cải tiến xanh và chuyển đổi số

đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp

nhưng đối với các công ty logistics Việt Nam thì

mối quan hệ này chưa được khám phá. Đây chính

là khoảng trống nghiên cứu. Do đó, cần có các

nghiên cứu làm rõ mối quan hệ này.

2. cơ sở lý thuyết
Áp lực của các bên liên quan khuyến khích

các doanh nghiệp cải thiện chất lượng sản phẩm

và dịch vụ nhằm duy trì mối quan hệ kinh doanh

tốt. Kết quả nghiên cứu của Analia (2020) cho

thấy các bên liên quan có vai trò rất lớn trong

việc cải thiện hiệu quả hoạt động của các doanh

nghiệp. Tương tự, nghiên cứu của Anastasia và

cộng sự (2020) cũng cho thấy hiệu suất của các

công ty chịu tác động tích cực từ áp lực của các

bên liên quan. Từ đó, nghiên cứu này đề xuất giả

thuyết sau:

Giả thuyết H1. Áp lực của các bên liên quan có

tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các

công ty logistics.

Năng lực năng động xanh có thể giúp các

doanh nghiệp giảm tác động tiêu cực đến môi

trường, tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên và đáp

ứng nhu cầu của một thị trường. Nghiên cứu của

Mansouri và cộng sự (2022) cho thấy năng lực

xanh có mối tương quan thuận chiều và có tác

động đáng kể đến hiệu quả hoạt động. Kết quả

của nghiên cứu của Zehir & Allaham (2022) cũng

cho thấy việc áp dụng các phương pháp thực hành

thân thiện với môi trường mang lại khả năng cạnh

tranh đáng kể thuận lợi và tác động tích cực đến

hiệu quả hoạt động. Từ đó, tác giả đề xuất giả

thuyết nghiên cứu sau:

Giả thuyết H2. Năng lực năng động xanh có tác

động tích cực đến hiệu quả hoạt động của các công

ty logistics.

Đổi mới xanh cho phép các doanh nghiệp phát

triển các sản phẩm, dịch vụ và quy trình kinh

doanh bền vững hơn. Từ đó, đổi mới xanh giúp

tăng khả năng cạnh tranh và thu hút những khách

hàng có sự càng quan tâm đến môi trường (de

Marchi et al., 2022). Nghiên cứu của Yuha

Auliana & Luthfi Alhazami (2023) cho thấy đổi

mới xanh có tác động đáng kể đến hiệu quả của

doanh nghiệp. Từ đó, nghiên cứu đề xuất giả

thuyết sau:

Giả thuyết H3. Đổi mới xanh có tác động tích

cực đến hiệu quả hoạt động của các công ty

logistics.

Việc triển khai chuyển đổi kỹ thuật số cho

phép doanh nghiệp tăng hiệu quả hoạt động, tiếp

cận thị trường rộng hơn thông qua nền tảng trực

tuyến, tăng cường tương tác với khách hàng và

hiểu rõ hơn thông qua phân tích dữ liệu

(Schniederjans và cộng sự, 2020). Nghiên cứu của

Oubrahim & Sefiani (2023) cho thấy chuyển đổi

kỹ thuật số có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt

động của các công ty logistics.

Giả thuyết H4. Chuyển đổi số có tác động tích

cực đến hiệu quả hoạt động của các công ty

logistics.

3. phương pháp nghiên cứu
Để đạt mục tiêu nghiên cứu, tác giả sử dụng

phương pháp nghiên cứu định lượng và xử lý bằng

phần mềm SmartPLS 4.0. Dữ liệu được khảo sát

bằng cách phát bảng câu hỏi trực tuyến qua

google form với thang đo likert 5 điểm. Đối tượng

khảo sát là quản lý tại các công ty logistics. Số

lượng bảng khảo sát hợp lệ là 131. Kỹ thuật lấy

mẫu là lấy mẫu phi xác suất với phương pháp lấy

mẫu có mục đích. Việc chọn mẫu có sử dụng các

tiêu chí có liên quan đến mục tiêu nghiên cứu. 

kinh tế
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4. kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Kết quả đánh giá mô hình đo lường

Bảng 2 trình bày kết quả kiểm định giá trị phân
biệt. Kết quả cho thấy mỗi thang đo đều lớn hơn
tương quan giữa các thang đo, điều này cho thấy
mỗi thang đo đều có giá trị phân biệt tốt. Ngoài ra,
kết quả còn cho thấy giá trị phân biệt trong mô
hình này đã được đáp ứng tốt.

4.2. Kết quả đánh giá mô hình cấu trúc

Kết quả kiểm định giả thuyết cho thấy 4 giả
thuyết được ủng hộ. Tất cả các giá trị thống kê t

lớn hơn 1,96 và giá trị p nhỏ hơn 0,05, điều đó có
nghĩa là tất cả các giả thuyết đều có tác động tích
cực đáng kể. Bảng 3 trình bày mối quan hệ giữa 4
biến, cụ thể là áp lực của các bên liên quan, năng
lực năng động xanh, đổi mới xanh và chuyển đổi
kỹ thuật số, có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến
hiệu quả hoạt động của công ty.

Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ giữa áp
lực của các bên liên quan, năng lực năng động
xanh, đổi mới xanh, chuyển đổi kỹ thuật số và
hiệu quả hoạt động của công ty. Kết quả kiểm

tạp chí công thương
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Thang đo Nội dung khảo sát Hệ số tải Cronbach's Alpha Rho-A CR AVE

Áp lực của các bên
liên quan (SP)

SP1 0,94

0,94 0,96 0,96 0,88
SP2 0,94

SP3 0,93

SP4 0,94

Năng lực cạnh tranh
động (GDC)

GDC1 0,86

0,94 0,97 0,96 0,83

GDC2 0,91

GDC3 0,92

GDC4 0,93

GDC5 0,93

Cải tiến xanh (GI)

GI1 0,95

0,96 0,97 0,97 0,86GI2 0,93

GI3 0,93

Chuyển đổi số (DT)

DT1 0,95

0,95 0,97 0,97 0,87
DT2 0,93

DT3 0,94

DT4 0,92

Hiệu quả hoạt động
(FP)

FP1 0,91

0,96 0,96 0,97 0,82

FP2 0,89

FP3 0,87

FP4 0,93

FP5 0,92

FP6 0,92

Bảng 1. Kết quả đánh giá mô hình đo lường

Nguồn: Kết quả đánh giá từ phần mềm SmartPLS 4.0
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định giả thuyết H1 cho thấy áp lực của các bên
liên quan có tác động tích cực đáng kể đến hiệu
quả hoạt động của công ty với giá trị p là 0,000.
Điều này phù hợp với nghiên cứu trước đây được
thực hiện bởi Analia (2020), áp lực của các bên
liên quan có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt
động của công ty. Kết quả kiểm định giả thuyết
H2 cho thấy khả năng năng động xanh có tác
động tích cực đáng kể đến hiệu quả hoạt động
của công ty với giá trị p là 0,030. Điều này phù
hợp với nghiên cứu được thực hiện bởi Muzaffar
và cộng sự (2024), năng lực năng động xanh có
tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của
công ty. Kết quả kiểm định giả thuyết H3 cho
thấy đổi mới xanh có tác động tích cực đáng kể
đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp với giá
trị p là 0,000. Điều này phù hợp với nghiên cứu
được thực hiện bởi Singh và cộng sự (2022), đổi
mới xanh có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt
động của công ty. Kết quả kiểm định giả thuyết
H4 cho thấy chuyển đổi kỹ thuật số có tác động
tích cực đáng kể đến hiệu quả hoạt động của

công ty với giá trị p là 0,001. Điều này phù hợp
với nghiên cứu được thực hiện bởi Verhoef 
và cộng sự (2021), chuyển đổi kỹ thuật số có 
tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của
công ty.

Kết quả cho thấy áp lực từ các bên liên quan có
ảnh hưởng đến các doanh nghiệp logistics trong
việc áp dụng tính bền vững trong hoạt động kinh
doanh. Bằng cách thực hiện việc áp dụng tính bền
vững trong kinh doanh, hiệu quả hoạt động của
các doanh nghiệp sẽ tăng lên. Điều này nhấn
mạnh tầm quan trọng của năng lực năng động
xanh, đổi mới xanh và chuyển đổi kỹ thuật số
trong cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp logistics. Mặc dù áp lực từ các bên liên
quan khuyến khích áp dụng các chiến lược bền
vững và thân thiện với môi trường, các doanh
nghiệp này vẫn phải đối mặt với những thách thức
dưới dạng hạn chế về nguồn lực và hiểu biết về
công nghệ, cần có sự hỗ trợ dưới hình thức đào tạo
và tài trợ để các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa
tiềm năng của mình để phát triển hơn nữa. Kết

kinh tế

Số 2 - Tháng 1/2025

Bảng 2. kết quả kiểm định giá trị phân biệt

Nguồn: Kết quả đánh giá từ phần mềm SmartPLS 4.0

DT FP GDC GI SP

DT 0,94

FP -0,39 0,90

GDC -0,81 0,48 0,91

GI -0,54 0,55 0,53 0,93

SP -0,66 0,59 0,57 0,38 0,93 

Nguồn: Kết quả đánh giá từ phần mềm SmartPLS 4.0

Giả thuyết Mẫu gốc Giá trị t Giá trị p Kết luận

SP  FP 0,56 5,26 0,000 Chấp nhận

GDC  FP 0,33 2,17 0,030 Chấp nhận

GI  FP 0,45 5,34 0,000 Chấp nhận

DT  FP 0,51 3,42 0,001 Chấp nhận

Bảng 3. Kết quả đánh giá mô hình cấu trúc
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quả của nghiên cứu này cung cấp cái nhìn sâu sắc
về sức mạnh tổng hợp giữa áp lực bên ngoài, đổi
mới và chuyển đổi kỹ thuật số, cũng như mở ra cơ
hội nghiên cứu sâu hơn về các yếu tố khác có thể
ảnh hưởng đến hiệu suất của doanh nghiệp
logistics.

4. kết luận
Nghiên cứu này nhằm mục đích xem xét ảnh

hưởng của áp lực của các bên liên quan, năng lực
năng động xanh, đổi mới xanh và chuyển đổi kỹ
thuật số đối với hiệu suất của các doanh nghiệp
logistics. Kết quả phân tích cho thấy áp lực từ các

bên liên quan có ảnh hưởng tích cực và đáng kể
đến hiệu suất của doanh nghiệp. Do đó, các doanh
nghiệp cần quản lý áp lực của các bên liên quan
một cách hiệu quả và sử dụng các nguồn lực nội
bộ như năng lực xanh và công nghệ kỹ thuật số để
cải thiện hiệu quả hoạt động của mình. Kết quả
của nghiên cứu này phù hợp với giả thuyết đã
được đưa ra, cụ thể là tất cả các yếu tố như áp lực
của các bên liên quan, năng lực năng động xanh,
đổi mới xanh và chuyển đổi kỹ thuật số đều có tác
động tích cực và đáng kể đến hiệu quả hoạt động
của doanh nghiệp n

tạp chí công thương
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of logisTics coMpAnies in Ho cHi MinH ciTy
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AbsTRAcT: 
This study examines the impact of stakeholder pressure, green competence, green innovation,

and digital transformation on the operational performance of logistics businesses. A quantitative
approach was adopted, utilizing survey data collected from 131 managers of logistics companies
in Ho Chi Minh City. The data were analyzed using SmartPLS 4.0, revealing that all four factors
positively and significantly influence operational efficiency. These findings underscore the
critical role of integrating environmental sustainability and digital transformation in enhancing
the competitive advantage of logistics firms, positioning them for long-term success in an
evolving market.
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